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1. Giới thiệu chung: Lịch sử vấn đề, phương pháp và đối tượng 

nghiên cứu 

Nghiên cứu vấn đề giới trong sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 
môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng (vùng núi cao, trung du, đồng bằng, ven 
biển và ven đô) là chuyên đề 05/2001/CG/KH 08.06 của đề tài nghiên cứu cấp nhà 
nước KC 08.06 "Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam". Việc đưa 
vấn đề giới vào lĩnh vực nghiên cứu môi trường nông thôn là một việc làm đúng đắn, 
đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của việc lồng nghép các vấn đề xã hội và môi trường 
vào chương trình phát triển bền vững nông thôn theo tinh thần nghị quyết TW 6 khoá 
IX Đảng cộng sản Việt Nam. 

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề Giới - Môi trường và Phát triển ở nước ta 

Bình đẳng giới nghĩa là phụ nữ và nam giới đều có quyền lợi công bằng về lợi 
nhuận cũng như có trách nhiệm với xã hội, công bằng trước pháp luật, trong việc 
hưởng các nguồn lợi, các dịch vụ xã hội và giáo dục. 

Đến nay đã có bốn Hội nghị Thế giới về Phụ nữ được tổ chức tại các nước 
Mexico năm 1975, Copenhagen (Đan Mạch) năm 1980, Nairobi (Kenya) năm 1985 và 
Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 1995. Bản Tuyên bố Bắc Kinh đã thừa nhận: "Mặc dù phụ 
nữ đã đạt được nhiều tiến bộ song những tiến bộ này còn chưa vững chắc, bất bình 
đẳng nam nữ còn tồn tại trên thực tế" và cũng nêu bật quyết tâm của các Chính phủ 
tiến tới mục tiêu bình đẳng, phát triển và hoà bình cho phụ nữ vì lợi ích của toàn thể 
nhân loại. Điều đó chứng tỏ rằng giới là vấn đề của toàn cầu chứ không phải là vấn đề 
của riêng quốc gia nào. 

Theo Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc UNDP (2003) về chỉ tiêu phát triển 
liên quan đến giới (GDI), hiện nay chưa có một quốc gia nào trên thế giới đạt được sự 
bình đẳng toàn diện. 

ở Việt Nam đến nay gần như chỉ có các dự án phát triển được các tổ chức Quốc 
tế tài trợ mới đề cập đến vấn đề giới, các dự án phát triển trong nước hầu như không đề 
cập đến vấn đề giới, có chăng thì cũng rất mờ nhạt. Tuy nhiên mỗi dự án hay kế hoạch 
phát triển đều tiềm ẩn trong nó các yếu tố giới. Theo UNDP (2000) Phụ nữ thuộc về 
nhóm dân cư chịu thiệt thòi nhất trong xã hội nông thôn Việt Nam, và những người phụ 
nữ làm chủ gia đình là nhóm người thiệt thòi nhất trong số những người nghèo sinh 
sống tại vùng cao [29]. Dựa vào thực tế là 73% dân số Việt Nam sống ở nông thôn và 
71% số người thuộc diện nghèo (đói) ở nông thôn là phụ nữ nên việc tìm hiểu và phân 
tích những vấn đề về giới ở nông thôn Việt Nam là việc làm rất cần thiết. (Nguyen 
Nhat Tuyên, 1997 [28]. 
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ở Việt Nam, nghiên cứu về giới mới được quan tâm từ đầu những năm 1990, chủ 
đề chính là những quan điểm tiếp cận "Giới và Phát triển". Trọng tâm của quan điểm 
này là nghiên cứu 2 giới (nam và nữ) trong sự so sánh chức năng xã hội, phân công lao 
động sản xuất và lao động gia đình, nhu cầu và lợi ích giới [4, 5]. 

Vấn đề liên kết giữa giới và môi trường bắt đầu được chú ý từ năm 1994 qua hội 
thảo "Giới, Môi trường và sự phát triển" được Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ tổ chức 
dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Canada và Bộ KHCN-MT, nhưng chưa có nhiều nghiên 
cứu. 

Sau đó, việc tập huấn về giới được nhiều bộ, ngành tổ chức, đặc biệt là Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các môn học có liên quan đến giới cũng đã được đưa vào giảng 
dạy ở trường Đại học khoa học XHNV, Học viện chính trị Quốc gia. Nhiều trung tâm 
nghiên cứu - với tư cách NGO - đã ra đời chuyên nghiên cứu về "Giới và Phụ nữ". 

Đối với khu vực nông thôn, trong những năm qua, đối tượng nghiên cứu thường 
tập trung vào phụ nữ nông dân và nông nghiệp trong kinh tế hộ gia đình, nhằm vào việc 
làm rõ điều kiện làm việc và sinh sống của phụ nữ nông dân, kể cả nông thôn đồng 
bằng và miền núi. Nghiên cứu về giới phụ nữ nông thôn làm các nghề phi nông nghiệp 
còn ít, chỉ mới được quan tâm trong những năm gần đây [10, 17, 18, 19, 20]. Vai trò 
của phụ nữ nông dân trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lại còn ít được chú 
ý hơn, mặc dù nhiều tài liệu nghiên cứu về tri thức bản địa vùng núi cũng đã ít nhiều 
nói đến vai trò của phụ nữ  [2, 16]. 

Trong những năm qua, Chính phủ đã thực sự quan tâm và có những chính sách 
mạnh về bình đẳng giới. Quyền bình đẳng giữa nam giới và nữ giới được đảm bảo bằng 
một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ và chặt chẽ thể hiện qua Hiến pháp, 
Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lao động và nhiều nghị quyết, chỉ thị. Gần đây nhất 
là nghị quyết số 37 của Trung ương Đảng năm 1994 trong đó quyết định tăng cường sự 
tham gia của nữ giới vào hệ thống lãnh đạo và chính trị (các cơ quan Đảng và Chính 
phủ ở mọi cấp phải có ít nhất 20% vị trí được bầu là nữ giới). 

Tuy nhiên phụ nữ vẫn phải chịu những gánh nặng của các cuộc cải cách kinh tế 
xã hội do vẫn tồn tại một khoảng cách khá lớn về vị thế giữa nam giới và nữ giới trong 
gia đình, khi kinh tế gia đình được thừa nhận như một trong những đơn vị cơ bản của 
nền kinh tế nhiều thành phần. Nhận thức được vấn đề này, Chính phủ đã có những cam 
kết mạnh mẽ tại hội nghị Bắc Kinh năm 1995 và trên thực tế đã có những hành động 
thiết thực để bảo vệ và thúc đẩy bình đẳng giới. Điều này được thể hiện qua việc tăng 
cường đầu tư, mở rộng các cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề giới như Uỷ ban Quốc 
gia về sự tiến bộ của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đây là những tổ chức 
hoạt động như những cơ quan Nhà nước từ cấp xã trở lên và trên thực tế đã đóng vai trò 
tích cực trong việc lập các kế hoạch hành động, đào tạo phụ nữ và đảm bảo cho họ 
quyền tự chủ về tài chính, tín dụng và tiết kiệm. 



 6

1.2. Điểm qua về phương pháp nghiên cứu 

Giới là một khái niệm mới xuất hiện ở các nước nói tiếng Anh vào cuối thập kỷ 
60 và ở nước ta vào đầu thập kỷ 90. Sự ra đời của khái niệm này nhằm làm rõ sự khác 
biệt giữa phụ nữ và nam giới trên bình diện xã hội. Giới bao gồm các mối quan hệ 
tương quan về địa vị xã hội của phụ nữ và nam giới trong một bối cảnh cụ thể. Phân 
tích giới là thu thập và phân tích thông tin về các hoạt động của phụ nữ và nam giới tại 
một địa bàn cụ thể, nhằm đánh giá ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực của phát triển kinh 
tế, xã hội đối với phụ nữ và nam giới để đưa ra biện pháp điều chỉnh, bổ sung nhằm 
nâng cao hiệu quả của phát triển kinh tế, xã hội song hành với việc đảm bảo lợi ích của 
cả hai giới. 

Có nhiều quan niệm sai lệch về giới cho rằng giới chỉ là vấn đề về phụ nữ, là các 
hoạt động liên quan đến phụ nữ và phát triển. Trên thực tế giới đề cập đến sự khác biệt 
xã hội giữa nam giới và nữ giới thường là về phân công lao động. Sự phân công lao 
động này không phải là bất biến. Không phải vì phụ nữ hay làm việc gia đình hơn thì 
đàn ông không thể làm công việc này, không phải vì đàn ông thường hay đưa những 
quyết định nhiều hơn trong cộng đồng thì phụ nữ không thể tham gia vào quá trình ra 
quyết định, không phải vì số năm đi học của phụ nữ thường ít hơn nam giới mà có 
nghĩa họ không có khả năng học tập và tích luỹ những kiến thức về xã hội xung quanh. 
Tuy vậy thông thường "giới" tập trung vào phụ nữ vì vai trò và địa vị của họ thường 
thấp hơn so với nam giới và vẫn tiếp tục bị bỏ qua trong rất nhiều hoạt động phát triển 
kinh tế cũng như các dự án xã hội. 

Cho đến nay, lĩnh vực nghiên cứu về giới và môi trường mới chủ yếu được các 
nhà khoa học xã hội quan tâm. Sự tham gia của các nhà môi trường vào lĩnh vực giới 
còn ít ỏi. Giới và môi trường là lĩnh vực đòi hỏi nghiên cứu bằng tổ hợp các phương 
pháp xã hội học và môi trường học, đó là một thách thức không nhỏ đối với các nhà 
nghiên cứu vốn quen với các phương pháp nghiên cứu truyền thống chuyên ngành. Cho 
đến nay, phương pháp chủ đạo dùng để nghiên cứu giới là: 

- Phương pháp điều tra xã hội học qua các bảng hỏi, phỏng vấn nhóm, phỏng 
vấn sâu cá nhân, nặng về thu thập hiện trạng của các địa phương cụ thể, tính 
khái quát chưa cao. Các đề xuất kiến nghị còn chung chung, ít thực tế và tính 
khả thi [4]. 

- Tập hợp tài liệu và phân tích văn bản. Phương pháp này cung cấp chủ yếu tình 
hình kinh tế - xã hội trên địa bàn nghiên cứu. Tuy nhiên các tài liệu cơ sở lại 
hầu như không có hoặc rất ít các số liệu về giới. 

Để nghiên cứu về giới như là một khoa học liên ngành, ngoài hai phương pháp 
trên cần ứng dụng thêm các phương pháp chuyên ngành của Môi trường như hệ phương 
pháp PRA (hệ phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia) và đặc biệt, khi nói về giới, 
nhà nghiên cứu phải coi mình như là một thành viên của hệ thống chứ không phải đứng 
ngoài hệ thống. 
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1.3. Về đối tượng nghiên cứu của chuyên đề 

Chuyên đề "Vấn đề Giới trong sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 
môi trường nông thôn tại các vùng sinh thái đặc trưng: núi cao, trung du, đồng bằng, 
ven biển và ven đô" được yêu cầu đáp ứng các nội dung sau: 

1- Hiện trạng vấn đề giới trong quan hệ với tài nguyên môi trường hiện nay ở các 
vùng sinh thái nghiên cứu. 

2- Những ảnh hưởng giới đối với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 
môi trường. 

3- Các giải pháp và chính sách về giới trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Đây là một chuyên đề chuyên gia, sử dụng chủ yếu những tài liệu mà chuyên gia 
đã thu thập từ các chương trình nghiên cứu khác để phân tích sâu hơn về Giới.  

- ở vùng nông thôn ven đô: Nghiên cứu điển hình được chọn tại xã Phú Đô 
(Mễ Trì - Hà Nội) nghề làm bún; xã Cát Quế (Hà Tây): làm bột sắn, đường, 
miến khô, mì, bánh kẹo, nha, dịch vụ xăng dầu, vận tải... 

- ở vùng ven biển, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu điển hình tại Vĩnh Hải (Ninh 
Thuận) nơi có chương trình cộng đồng tham gia khai thác bền vững và bảo vệ 
rạn san hô; các xã Quỳnh Phương và Quỳnh Lập (Nghệ An): nghề cá, xã 
Vinh Quang (Tiên Lãng - Hải Phòng): nghề nuôi trồng thuỷ sản và khai thác 
bãi triều, và xã Giao Lâm (Giao Thuỷ - Nam Định): nghề làm muối. 

- Vùng nông thôn miền núi: Nghiên cứu điển hình được chọn ở xã Kim Lũ, Na 
Rì, Bắc Kạn, và xã Phương Thiện, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. 

- Vùng nông thôn trung du: Nghiên cứu điển hình ở xã Ngọc Quan, huyện Đan 
Hùng, Phú Thọ. 

- Vùng nông thôn đồng bằng: Một số xã thuộc huyện Nam Trực và Giao Thuỷ 
Nam Định, và đồng bằng Nam Bộ. 

2. Vấn đề giới trong sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ở 

vùng nông thôn ven đô thị 

2.1. Biến động tài nguyên và môi trường ở vùng nông thôn ven đô thị 

Do tác động của đô thị hoá và công nghiệp hoá, vùng nông thôn ven đô thị là nơi 
có những biến động mạnh về tài nguyên và môi trường. 

- Hệ thống kinh tế xã hội ven đô là một hệ thống hở, gắn bó và chịu ảnh hưởng 
sâu sắc với vùng đô thị cận kề. Một mặt, vùng ven đô là nguồn cung cấp lương thực, 
thực phẩm, nguyên liệu, sức lao động, quỹ đất cho đô thị hoá. Mặt khác, là nơi tiếp 
nhận các dòng vào, xuất phát từ đô thị như hàng hoá, vốn, thông tin, chất thải, lối 
sống... Trong mối tương tác đó, sự phát triển của nông thôn ven đô phụ thuộc vào 



những yêu cầu từ đô thị lớn đến mức có tác giả gọi vùng ven đô là "thuộc địa" hoặc 
"hậu phương" của đô thị (hình 1). 

Vùng ven đô

Đô thị

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Hệ thống đô thị - ven đô 

Tuy nhiên trên thực tế, vùng đô thị bị phụ thuộc vào vùng ven đô hơn là ngược 
lại. 

- Trong mối tương tác hệ thống rất chặt chẽ đó, sự thay đổi (biến động) tài 
nguyên - môi trường của vùng ven đô đáp ứng một quy luật thích ứng rất rõ: các tài 
nguyên truyền thống bị giảm giá trị - các tài nguyên không truyền thống mới xuất hiện 
thêm hoặc tăng thêm các giá trị mới (hình 2). 
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Hình 2. Biến đổi cơ cấu kinh tế xã Cát Quế - Hà Tây 

1- Trồng trọt: lúa, màu 

2- Thủ công và dịch vụ: sản xuất mạch nha, đường hoa mai, mì, miến, bún khô, hàng 
dệt, bánh kẹo, dịch vụ vận tải, xăng dầu, tín dụng. 
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Trong bối cảnh biến động nghề nghiệp và nguồn thu như vậy, tài nguyên cơ bản 
như đất nông nghiệp không còn là phương tiện sản xuất chính. Nông dân không quan 
tâm nhiều đến sản lượng nông nghiệp, có nơi nông dân cho thuê đất canh tác để giữ đất 
là chính (¤ 1). 

¤ 1. Lúa không ai gặt 

Nông dân Từ Sơn (Bắc Ninh) trở nên ít quan tâm đến mùa vụ. Đến mùa 
lúa chín, nhiều thửa ruộng cỏ tốt hơn lúa, không ai gặt. Chị Chủ tịch Hội Phụ 
nữ Từ Sơn cho biết bây giờ nguồn thu chính là nghề thủ công. Nông dân nhiều 
nhà đã là triệu phú, chỉ thuê người làm ruộng để giữ đất. 

Tình trạng làm qua loa để giữ đất chờ đền bù cũng đang phát triển ở các 
xã Mễ Trì, Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội). Mỗi sào đất được giải toả làm khu thể 
thao ở Mễ Trì được đền bù từ 30 triệu đến 70 triệu đồng tuỳ hạng đất. Do được 
đền bù, nhiều ngôi nhà kiểu biệt thự xinh xắn đã mọc lên ở Phú Đô, nhân dân 
gọi là "nhà Seagames". Chị Dung (Phú Đô) cho biết giá bán đất sang tay cho 
người trên phố đến làm nhà còn cao hơn nhiều giá đền bù. 

Trong khi đất nông nghiệp chủ yếu được duy trì chỉ để giữ đất thì những tài 
nguyên không truyền thống khác lại trở nên có giá: đấy là vốn kinh doanh và kỹ thuật 
sản xuất (¤ 2). 

¤ 2. Vốn sản xuất ở Cát Quế  

Ngay tại Cát Quế có cả một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp, một 
chi nhánh của Ngân hàng Công thương Hà Tây và Quỹ tín dụng nhân dân Cát 
Quế. Doanh số cho vay trên 1000 hộ năm 2001 đạt đến trên 14 tỷ đồng. Các hộ 
vay đều có khả năng hoàn trả cao. 

Phỏng vấn anh Hoàn, Phó Chủ tịch xã Cát Quế 

Vốn kinh doanh có thể vay ngân hàng, tuy nhiên vấn đề sử dụng vốn và các bí 
quyết kỹ thuật chủ yếu do sự quản lý và duy trì tuỳ thuộc vào trình độ của hộ sản xuất. 

- Sự gia tăng tỷ trọng thủ công nghiệp ở các xã ven đô đã làm phức tạp thêm các 

vấn đề môi trường. ở giai đoạn trước đây khi nông nghiệp là chính, vấn đề nổi cộm về 
môi trường chỉ là quản lý phân rác và hoá chất bảo vệ thực vật. Hiện nay, sự gia tăng 
xả thải phân - rác (do phát triển chăn nuôi) tiếp tục bức xúc trong khi vấn đề hoá chất 
BVTV ở các làng thủ công có xu hướng giảm; bên cạnh đó các vấn đề ô nhiễm nước, 
khí và môi trường nhân văn lại nảy sinh và gia tăng liên quan đến sản xuất các nghề 
phi nông nghiệp (bảng 1). 

Cũng do kinh tế được cải thiện, các vấn đề vệ sinh môi trường như nhà vệ sinh, 
đường giao thông nông thôn, đầu tư cho y tế - giáo dục đã gặt hái được nhiều thành 
công. Vấn đề giao lưu kinh tế - văn hoá - lối sống được mở rộng làm cho môi trường xã 
hội làng nghề đang phải đối mặt với những thách thức mới (Vd tệ nạn). 
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Bảng 1. Biến động 10 vấn đề môi trường xã Cát Quế qua đánh giá hồi cố (2001) 

Mức độ bức xúc (1: bức xúc nhất) TT Vấn đề môi trường 

Trước 1995 2001 

1. Hoá chất BVTV 1 7 

2. Rác thải sinh hoạt 3 4 

3. Rác thải sản xuất 4 5 

4. Phân gia súc 6 3* 

5. Nước sạch 8 2* 

6. Nhà vệ sinh 2 10 

7. Nước thải sinh hoạt 7 9 

8. Nước thải sản xuất 5 1* 

9. ¤ nhiễm khí 9 6* 

10. Tệ nạn xã hội (cờ bạc...) 10 8* 

Trong 10 vấn đề môi trường hàng đầu, có 5 vấn đề (*) trở nên bức xúc hơn (phân 
gia súc - do chăn nuôi với quy mô lớn nhờ phụ phẩm nghề chế biến; nước thải sản 
xuất; nước sạch - bị ô nhiễm do xả thải; ô nhiễm khí; tệ nạn xã hội - tăng chút ít nhưng 
đa dạng hơn). 5 vấn đề còn lại trở nên kém bức xúc hơn 5 vấn đề trên. 

2.2. Vấn đề Giới trong quan hệ với tài nguyên - môi trường ở vùng nông thôn          
ven đô 

Do những nghề nghiệp lâu nay vẫn được gọi là "nghề phụ" đã trở thành nghề 
chính, làng nông nghiệp truyền thống trở thành làng "công nghiệp - thủ công nghiệp và 
dịch vụ" nên những nội dung giới của vùng nông thôn ven đô cũng có nhiều đặc điểm 
chuyên biệt. Có thể nhận thấy sự đảo lộn vai trò của phụ nữ và nam giới trong phân 
công lao động gia đình. Phụ nữ có thể làm những việc trước đây của đàn ông và ngược 
lại, đàn ông có thể làm những công việc trước đây dành cho phụ nữ. Sự phân công lại 
lao động gia đình là một thực tại khách quan, liên quan đến cải thiện thu nhập và tính 
ổn định của kinh tế gia đình. Ví dụ trong nghề làm bún ở Phú Đô (Mễ Trì), nam giới có 
thể làm được một số công đoạn, còn phụ nữ làm tất cả các công đoạn, trong đó công 
đoạn đi bán bún phụ nữ làm là chính. Từ đó, vai trò quán xuyến ngân quỹ gia đình và 
kế hoạch hoá sản xuất gia đình dần dần chuyển qua tay phụ nữ (bảng 2 - 5). Kết quả 
điều tra 200 hộ gia đình tham gia làm bún như sau: 


